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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
NĂM HỌC 2015-2016
Thực hiện công văn số 798/PGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí “Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2015 - 2016”.

Căn cứ vào tình hình thực tế của phường Quang Trung cũng như tình hình thực tế của trường Mầm non Quang Trung;

Trường mầm non Quang Trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

         A. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm học 2014-2015

1. Công tác phát triển giáo dục

- Số nhóm (lớp): Đầu năm 13; cuối năm: 13  đạt tỷ lệ 100%;

- Số học sinh: Đầu năm 395; cuối năm: 416 đạt tỷ lệ……%;

Lý do tăng (giảm): Làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, lây được lòng tin của phụ huynh và nhân dân..
2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục 
3. Chất lượng đội ngũ

         - Đội ngũ giáo viên 30/30 đồng chí đều đạt trình độ chuẩn 100% và trên chuẩn  đạt 70% ;  đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non xuất sắc đạt 53,3%   ; Khá đạt 46,7% . Xếp loại CBQL: 3/3 đồng chí đạt xuất sắc 100%
Nhà trường xây dựng biện pháp bồi dưỡng chất lượng đội ngũ như: Tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do phòng và nhà trường mở: 34/34 = 100%
4. Danh hiệu thi đua 
a.   Danh hiệu tập thể:

- Trường đạt danh hiệu thi đua : Tập thể lao động xuất sắc

- Tổ Mẫu giáo Lớn - Nhà trẻ đạt danh hiệu:  Tổ lao động xuất sắc.

- Tổ Mẫu giáo Nhì -  Bé đạt danh hiệu: Tổ lao động xuất sắc.

- Chi bé đạt danh hiệu:  Chi bé trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu : Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu:  Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.
b. Danh hiệu cá nhân:

-  CSTĐ cấp cơ sở     : 5/35 đ/c  = 14,3%
-  Giáo viên giỏi cấp trường: 28/30 = 93,3%
-  Lao động tiên tiến :  33/35 đ/c  = 94,3% 

c. Đề nghị khen thưởng:

- Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường.
5. Đánh giá chung

- Về công tác phát triển: Số trẻ bằng so với cùng kỳ năm học trước.

- Về chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ: Trẻ phát triển bình thường, không có trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, các cháu được đảm bảo an toàn tuyệt đối về ATTP và thân thể. Trẻ phát triển toàn diện về các mặt giáo dục.

- Về đội ngũ: Trình độ chuyên môn trên chuẩn 70%, Trình độ chính trị được tăng dần về số lượng...

- Về cơ sở vật chất: Nhà trường được UBND phường Quang Trung xây mới 3 phòng chức năng khu trung tâm, ngoài ra hội phụ huynh ủng hộ đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT quy định.
II. Tình hình chung của nhà trường năm học 2015-2016

1. Thuận lợi

Trường Mầm non Quang Trung đ­îc sự quan tâm của Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân Thành phố Uông Bí, - Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân Phường Quang Trung, Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Uông Bí. Trường Mầm non Quang Trung  được đầu tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị tương đối đầy đủ.


Trường đã có bề dầy thành tích, trong nhiều năm qua nhà trường đã đạt được các danh hiệu: Lao động xuất sắc ; tháng 1/2010 nhà trường đã được công nhận " Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I". Năm học 2012 – 2013 nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Năm học 2013-2014 nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3; Năm học 2014 – 2015 nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; UBND tỉnh, sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh công nhận trường Mầm non đạt chuẩn chất lượng Giáo dục cấp độ 3.

Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, tay nghề vững vàng, nhiệt tình, yêu nghề , mến trẻ, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.


Các điểm trường đều đặt tại trung tâm khu dân cư, có đường đi thuận lợi do đó việc huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ rất cao.


Đời sống của nhân dân trên địa bàn phường tương đối ổn định, kinh tế phát triển đa phương, do đó mà nhu cầu đưa trẻ đến trường là sự cần thiết của mỗi gia đình.
2. Khó khăn


Tuy cơ sở vật chất của Nhà trường tương đối đầy đủ nhưng bên cạnh đó vẫn còn thiếu phòng học ở khu trung tâm do đó chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

Năm học 2015 - 2016 trường Mầm non Quang Trung thực hiện sáng tạo và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương, tỉnh và ngành học nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thực hiện văn bản số 962/KH-SGS&ĐT ngày 13/5/2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 03/3/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quyết định của Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương”; Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm 2015 của tỉnh; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng Phổ cập GDMNCTENT. 
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao, gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Quản lý hiệu quả các Cơ sở GDMN ngoài công lập, các nhóm, lớp mầm non tư thục. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. 
 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non.
II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành, lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các hoạt động chung của nhà trường, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.... ; đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành các hoạt động thường xuyên của nhà trường để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên lấy đó là cơ sở tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, lương tâm nghề nghiệp tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Thực hiện chủ đề năm 2015 của tỉnh về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh”, đồng thời thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của ngành: “quản lý tốt, dạy tốt, học tốt”.

Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, các lực lượng xã hội và gia đình trẻ trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, có đủ nhà vệ sinh, bảo đảm sạch sẽ cho trẻ và giáo viên trong nhà trường; Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục. Tổ chức các trò chơi dân gian, hát dân ca, nghe hát Quốc ca, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương; xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội.
 Nhà trường quan tâm quy hoạch sân trường tạo cây xanh bóng mát trong sân trường.
2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

          a. Quy mô phát triển

           - Tiếp tục giữ vững, củng cố các khu trong nhà trường.

           - Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở Giáo dục mầm non và công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

b. Tỷ lệ huy động

Căn cứ kết quả đạt được năm học 2014 - 2015 trường Mầm non Quang Trung thực hiện công tác huy động trẻ trong năm học 2015 - 2016: Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở tất cả các độ tuổi, đảm bảo tăng ít nhất 1% đối với nhà trẻ và tăng từ 2 - 3% đối với mẫu giáo, riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 100%.
         Năm học 2015 - 2016 nhà trường có 12 lớp và 3 khu  ( Tính cả khu trung tâm)

Cụ thể 12 lớp = 398 trẻ

Trong đó:

+ Khu trung tâm phân chia lớp theo từng độ tuổi: 8 lớp = 307 trẻ

5 - 6 tuổi: 03 lớp       = 117
4 - 5 tuổi: 02 lớp       = 93
3 - 4 tuổi: 02 lớp       = 77
24 - 36 tháng: 01 lớp = 18
+ Khu Đồng Nối 02 lớp = 46 trẻ

5 - 6 tuổi: 01 lớp       = 21
3 - 4 tuổi: 01 lớp       = 25
+ Khu 9:  02 lớp        = 47 trẻ

5 - 6 tuổi: 01 lớp       = 32
3 - 4 tuổi: 01 lớp       = 15
Duy trì các điểm trường, tăng cường công tác quản lý các nhóm, lớp trong nhà trường và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn phường.
Đối với trẻ 5 tuổi: Phấn đấu duy trì tỷ lệ huy động trẻ trên địa bàn phường ra các cơ sở GDMN là 323/323 đạt 100%.

Nhà trường phối kết hợp với các đoàn thể xã hội thực hiện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức nhằm huy động trẻ ra lớp đặc biệt là trẻ 5 tuổi với các chỉ tiêu phấn đấu tính đến  31/ 5/ 2016 như sau:
· Nhà trẻ: 

	Loại hình
	Số lớp
	Số trẻ hiện tại ra lớp
	Học kỳ I huy động
	Học kỳ II phấn đấu
	Cả năm

đạt
	Tỷ lệ % trường đạt
	Tỷ lệ % PGD giao

	Công lập
	01
	25
	3
	2
	30
	256/768

= 33,7%

(tính cả TTHNL)
	  33 -34%

	Tư thục
	18
	185
	12
	9
	206
	
	

	Cộng
	19
	210
	42
	34
	236
	
	


· Mẫu giáo:

	Loại hình
	Số lớp
	Số trẻ hiện tại ra lớp
	Học kỳ I

huy động
	Học kỳ II phấn đấu
	Cả năm

đạt
	Tỷ lệ % trường đạt
	Tỷ lệ % PGD giao

	
	T/s
	3 tuổi
	4 tuổi
	5 tuổi
	
	
	
	
	976/1045
= 93,4 %

(tính cả  TTHNL)
	   93 - 94%

	Công lập
	11
	4
	2
	5
	474
	5
	0
	479
	
	

	Tư thục
	17
	4
	10
	3
	487
	10
	0
	497
	
	

	Cộng
	28
	8
	12
	8
	961
	15
	0
	976
	
	


· Trẻ 5 tuổi:

	Loại hình
	Số trẻ hiện tại ra lớp
	Học kỳ I

huy động
	Học kỳ II phấn đấu
	Cả năm đạt
	Tỷ lệ % trường đạt
	Tỷ lệ % PGD giao

	Công lập
	256
	0
	0
	0
	323/323
= 100%

(Tính cả TTHNL)
	     100%

	Tư thục
	67
	0
	0
	0
	
	

	 Cộng
	323
	0
	0
	0
	
	


3. Công tác phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Duy trì và giữ vững, từng bước nâng cao chất lượng mục tiêu phổ cập GDMNCTENT trên địa bàn phường. Tập trung thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo Kế hoạch số 89/UBND ngày 30/3/2011 của UBND thành phố Uông Bí và kế hoach 68/UBND ngày 10/10/2011 của UBND phường Quang Trung về Kế hoạch thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi .

Hiện tại trên địa bàn phường Quang Trung có tổng số 323 trẻ 5 tuổi ( Trong đó có 09 lớp mẫu giáo 5 tuổi ).

Nhà trường phối kết hợp với các đoàn thể xã hội thực hiện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức nhằm huy động trẻ trẻ 5 tuổi ra lớp.
Các tiêu chí để đạt phổ cập gồm: 
+ Về cơ sở vật chất: Bố trí phòng học kiên cố, đủ diện tích tối thiểu 3,6 m2/1trẻ theo qui định của Điều lệ trường mầm non cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi; tăng cường tham mưu với các cấp đầu tư xây mới trên địa bàn phường một trường  mầm non để khắc phục tình trạng quá tải trong các lớp mầm non. Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Về đội ngũ: Bố trí giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên đạt 100%, có năng lực và đủ số giáo viên/ lớp theo đúng theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên.

+ Về trẻ 5 tuổi: Đảm bảo trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp học 100%. Tăng cường biện pháp để trẻ 5 tuổi có đủ điều kiện và đạt các tiêu chuẩn về phổ cập được qui định tại Thông tư số 32/ 2010/ TT-BGDĐT ngày 02/12/2010. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với trẻ theo quy định.
4. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ
a.  Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ  
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ CBGV- NV thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dưỡng trẻ theo đúng Điều lệ trường mầm non, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ở các cơ sở GDMN. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là ngành Y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ: tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ phát triển. Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và các nhóm lớp tư thục trên địa bàn cùng thực hiện.
Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ GDĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.
Tổ chức hoạt động bán trú cho trẻ được thực hiện theo quy định tại văn bản số 661/SGD&ĐT - GDTH, ngày 27 tháng 03  năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tổ chức ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chế độ ăn, tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm đảm bảo phù hợp với độ tuổi; xây dựng thực đơn phù hợp với từng mùa, thay đổi theo từng ngày, đảm bảo cân đối tỉ lệ các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ, cung cấp đủ lượng Kcalo/ngày/trẻ. Sử dụng nước đun sôi kỹ cho trẻ uống. Sử dụng phần mềm tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định, phù hợp với thực tiễn. Đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức bán trú của trẻ được trang bị đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Giữ vững tỷ lệ 100% trẻ được ăn bán trú tại trường Đảm bảo nguồn nước sạch, công trình vệ sinh đạt yêu cầu tối thiểu trong trường. 

Nghiêm túc thực hiện Quyết định 401/QĐ - TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Quyết định số 58/QĐ -BGD-ĐTvề quy định các hoạt động y tế trong các cơ sở GDMN, Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT/BYT-BGD ĐT về đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở GDMN. Với mức ăn của trẻ 15.000đ/ngày/trẻ do đó nhu cầu Kcalo cần đạt theo độ tuổi của trẻ một ngày như sau:

+ Nhà trẻ:   708 - 826 Kcalo/ngày ( Tính bữa ăn ở trường )

                        1180  Kcalo/ngày ( Tính cả ăn ở nhà )

+ Mẫu giáo:

                   735 - 882 Kcalo/ngày ( Tính bữa ăn ở trường )

                       1470  Kcalo/ngày ( Tính cả ăn ở nhà )

+ Tỷ lệ các chất dinh dưỡng: P : L : G

                    P = 12 - 15% ;  L = 20 - 30% ;  G = 55 - 68%

- Nhà trường thực hiện việc ký hợp đồng giữa bên mua và bên cung cấp thực phẩm, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm và lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định của ngành học mầm non và nội dung hướng dẫn của phòng y tế thành phố Uông Bí ( Sổ theo dõi lưu mẫu, ký hiệu mẫu lưu, số lượng thực phẩm lưu, 10 lời khuyên an toàn thực phẩm, quy trình chế biến, trang phục nấu ăn)

- Chỉ đạo giáo viên phụ trách lớp phải thực hiện nghiêm túc việc quản lý trẻ, thực hiện nghiêm túc việc đón - trả trẻ, thường xuyên trao đổi ân cần, niềm nở, gần gũi với các bậc phụ sau một ngày trẻ đến lớp. Phối hợp với trạm y tế phường tổ chức cân - đo, khám sức khoẻ định kỳ và theo dõi sức khoẻ của trẻ bằng biểu đồ,  phối kết hợp với y tế cơ sở tuyên truyền việc tiêm chủng theo đúng quy định. Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và bênh béo phì ở từng học kỳ. Thực hiện phòng chống HIV/AIDS trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo Luật phòng chống HIV/AIDS.
- Tiếp tục duy trì tốt quy trình chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững uy tín được trung tâm y tế thành phố cấp giấy phép bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học tới các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức: họp phụ huynh; tổ chức ngày hội dinh dưỡng của bé; phát thanh trên loa đài, xây dựng góc tuyên truyền với các bậc cha mẹ tại nhóm, lớp, bảng tin của nhà trường.
Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non. Thực hiện có hiệu quả mô hình “giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, vệ sinh răng miệng, hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.
Triển khai thực hiện phần mềm Quản lý trường Mầm non nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và đặc biệt công tác tính khẩu phần ăn cho trẻ theo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dinh dưỡng dành cho người Việt Nam của Bộ Y tế (Quyết định số 2824/2007/QĐ-BYT) và chương trình GDMN.

Thông qua các cuộc họp chuyên môn tổ chức trao đổi kinh nghiệm về chuyên đề “Dinh dưỡng và vệ sinh ATTP” nhằm  nâng cao chất lượng để thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng và đảm bảo sức khoẻ cho trẻ.

b.  Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
Thực hiện theo sự chỉ đạo của phòng Giáo dục. Năm học 2015 - 2016 Nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới đối với các độ tuổi như sau: 

- Thời gian thực hiện chương trình : 35 tuần

Trong đó: Học kỳ I : Từ ngày 01/9/2015 đến 02/1/2016.

                 Học kỳII : Từ ngày 04/1/2016 đến 20/5/2016.

- Nhà trường tiếp tục thực hiện chuyên đề của PGD&ĐT: Chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Ngoài ra nhà trường triển khai thực hiện chuyên đề “Bộ mầm non với Đồng dao, Ca dao, Dân ca Việt Nam”.

- Năm học 2015 - 2016 nhà trường thực hiện chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ” của phòng GD mở tại trường: Dự kiến vào tháng 10/2015.

Nhà trường mở 02 chuyên đề: 

+ 01 Chuyên đề : PTNT ( KPXH ): Lớp 5 - 6 tuổi Dự kiến vào tháng 11/2015.
+ 01 Chuyên đề : PTTM ( Âm nhạc)   : Độ tuổi 3-4 tuổi Dự kiến vào tháng 11/2015.
- Nhà trường chỉ đạo các tổ mở các chuyên đề theo độ tuổi: 
+ Tổ MG Lớn + Nhà trẻ mở 02 chuyên đề: Dự kiến vào tháng 12/2015.
     Chuyên đề : Thể dục  : Lớp 5 - 6 tuổi

     Chuyên đề : Văn học ( Truyện)  : Độ tuổi 24 - 36 th

+ Tổ MG Nhì – Bé mở 02 chuyên đề: Dự kiến vào tháng 12/2015.
    Chuyên đề : LQ toán :  Lớp 4 - 5 tuổi

    Chuyên đề : Tạo hình :  Lớp 3 - 4 tuổi

    Bên cạnh đó Nhà trường tiếp tục thực hiện các chuyên đề được phòng Giáo dục chỉ đạo từ các năm học trước và ở năm học 2015 - 2016 như: Tích hợp nội dung giáo dục vào các chủ đề; Làm quen với văn học - Chữ viết ; Hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng ; Khám phá MTXQ; Hoạt động GDÂN; làm đồ dùng đồ chơi tự tạo; Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm ;  chuyên đề giao thông ; chuyên đề lễ giáo ; Giáo dục và bảo vệ môi trường trong trường mầm non; Chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; chuyên đề “ Bé mầm non với đồng dao, ca dao, dân ca” vào các hoạt động của trẻ.

- Phát động phong trào từ đầu năm học, các lớp tạo môi trường giáo dục và bảo vệ môi trường trong và ngoài lớp học theo từng khu vực phân công có kế hoạch cụ thể từ Ban giám hiệu đến từng giáo viên,

- Chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt một ngày của trẻ và thời khoá biểu, tổ chức hoạt động vui chơi đảm bảo với từng độ tuổi và đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Nhà trường tham mưu với hội cha mẹ học sinh tăng cường bổ sung trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo TT 02/2010 Bộ GD&ĐT và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt của trẻ. 

- Chú trọng rèn tiếng việt cho trẻ không nói ngọng, nói lắp đặc biệt ở trẻ 5 tuổi phát âm tròn vành, rõ tiếng, đúng chính tả, nói đủ câu, đủ từ và biết cách giao tiếp. Yêu cầu đội ngũ giáo viên tích cực học tập, rèn luyện phát âm chuẩn, hướng dẫn trẻ cách tô đúng theo quy định và đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển.

- Nhà trường, tổ chuyên môn, mỗi nhóm lớp, mỗi cán bộ giáo viên có đầy đủ hồ sơ, sổ sách và bảng biểu theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh.

- Kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn được triển khai từ Ban giám hiệu đến các tổ chuyên môn và tới mỗi giáo viên được phân công ở từng nhiệm vụ khác nhau cùng thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với các điều kịên của nhóm, lớp để đạt kết quả.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn

Cụ thể: + Dự giờ mỗi giáo viên từ 1 - 2 hoạt động/tháng.

             + Kiểm tra toàn diện giáo viên 2 lần/năm theo học từng kỳ ( Vào tháng 10 và tháng 4 trong năm học ).


   + Kiểm tra hồ sơ sổ sách, soạn giảng của phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên mỗi tháng một lần vào tuần 4 hàng tháng.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá trẻ em năm tuổi theo Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và đánh giá trẻ cuối độ tuổi, cuối giai đoạn đối với trẻ em dưới 5 tuổi trong cơ sở GDMN để hỗ trợ việc thực hiện chương trình GDMN. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để theo dõi sự phát triển của trẻ, có biện pháp tác động kịp thời giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1. 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), giáo dục biển đảo quê hương và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (GDSDNLTKHQ) vào quá trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho trẻ một cách phù hợp.
                                                     Học kỳ I                Học kỳ II 

+ Tỉ lệ bé chuyên cần :   

       Nhà trẻ                                     95%                            97%

        Mẫu giáo                                 96%                            98%

        MG 5 tuổi                               97%                             100%

+ Tỉ lệ cân nặng trẻ PTBT:              97%                           
99%

+ Tỉ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân:            03%                            
01%
+ Tỉ lệ chiều cao trẻ PTBT              96%                             98%

+ Tỉ lệ trẻ SDD thể thấp còi             4%                               2%   
+ Riêng trẻ 5 tuổi PTBT về cân nặng và chiều cao từ 98 – 100%                           
+ Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở cân nặng và chiều cao. Phòng chống bệnh béo phì cũng như bệnh tự kỷ ở trẻ mầm non bằng các biện pháp phối kết hợp cùng phụ huynh trong chăm sóc những trẻ béo phì và trẻ suy dinh dưỡng.

* Nhà trường đã phối kết hợp cùng trạm y tế phường Quang Trung tổ chức khám sức khoẻ 2 lần/năm.
+ Phấn đấu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn  thân thể cho trẻ 

 đến trường mầm non là 100%. Nhà trường có biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bằng cách phối hợp với phụ huynh quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của trẻ và tăng cường chế độ dinh dưỡng cho những trẻ biếng ăn, thừa cân...
- Căn cứ vào điều 1 chương II - Điều lệ trường mầm non Nhà trường đã thực hiện việc bố trí nhóm lớp và phân công giáo viên theo quy định 2 giáo viên/ lớp.
c.  Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường chuẩn mầm non đạt chuẩn quốc gia 

Tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đánh giá chất lượng Giáo dục trường mầm non đạt cấp độ 3 do UBND tỉnh công nhận.

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BDGĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy trình về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 
Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp tập trung đầu tư các điều kiện, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT thành phố đầu tư.

- Đảm bảo 9/9 lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi có đủ các trang thiết bị theo quy định.

- Yêu cầu tất cả các lớp có sổ tài sản, có biên bản bàn giao khi thay đổi nhiệm vụ và có chữ ký đầy đủ. Sổ quản lý nhà trường được theo dõi, ghi chép và bảo quản đúng theo quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo các khu đều có nước sạch để sinh hoạt.
- Tăng cường đầu tư mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ đảm bảo theo qui định. Có kế hoạch sửa chữa hoặc mua sắm thay thế, bảo đảm đủ đồ dùng, đồ chơi và tiết kiệm, ưu tiên đủ thiết bị đồ dùng đồ chơi đối với các lớp mẫu giáo theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010. 
- Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng, đồ chơi
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GVMN

Tổ chức quán triệt trong đội ngũ CBGV-NV về các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các quy định về đạo đức nhà giáo để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý trong nhà trường có nhận thức đúng, hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của trường và cấp học.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/02/2015, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật công vụ, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán bộ viên chức. Xây dựng quy tắc ứng xử trong hoạt động chuyên môn và mối quan hệ công tác. 
Thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-BGD ĐT ; Đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non ban hành theo thông tư  số 17/2011/TT-BGD-ĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng bộ trưởng BGD&ĐT; Công văn 1199/SGD&ĐT-TCCB ngày 14/8/2006 về đánh giá xếp loại CBQL, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở GDMN. thực hiện theo Quyết định số: 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22/1/2008 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT "Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non". 
Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Tổ chức cho Giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở dự kiến vào tháng 01/2016. Tham gia Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 3 - 4/2016
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ tương ứng với trình độ đào tạo , bồi dưỡng.

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho CBQL, giáo viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ giáo viên thực hiện tốt chương trình GDMN mới.

- Từng bước đổi mới phương pháp tiếp cận với trẻ, phải hết sức quan tâm chăm sóc trẻ, thực hiện nuôi dạy một cách tự nhiên, không gây căng thẳng trong quá trình giáo dục trẻ.

- Giáo viên và cô nuôi dưỡng trẻ trong Nhà trường cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất nhà giáo, mẫu mực khi tiếp xúc và thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường và tư thục tiÕp tôc thực hiện chương trình GDMN mới.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 234/2010/QĐ-UBND, ngày 22/01/2010 về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong Nhà trường . 
- Tổ chức cho 100% giáo viên các lớp tham gia bồi dưỡng hè, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
- Đảm bảo chế độ kịp thời cho giáo viên biên chế và giáo viên Hợp đồng theo quy định, đảm bảo thực hiện cho 100% CBGV - NV tham gia bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Phát hiện bồi dưỡng giáo viên có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực  hoạt động chuyên môn, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp kết nạp đảng viên mới từ 1 - 2 đồng chí.

- Tổng số  cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên : 47 đồng chí

 Trong đó: + BGH : 03 đ/c – Trình độ ĐHMN

                  + Giáo viên: 29đ/c ( Biên chế: 24đ/c; HĐ thành phố: 10đ/c)

                   Trình độ: ĐHMN: 16 đ/c; CĐMN: 06 đ/c; TCMN: 09 đ/c
                  + Nhân viên kế toán: 01đ/c – Trình độ: Thạc sĩ kinh tế

                  + Nhân viên y tế: 01đ/c – Trình độ: Trung cấp điều dưỡng

                  + HĐ trường: Bảo vệ: 05đ/c; Vệ sinh: 03 đ/c; Nấu ăn: 05đ/c

Trình độ TC lý luận chính trị    :  06 đ/c

 Hiện nay có 08 đồng chí đang hoàn thiện chương trình Đại học GDMN . 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, đáp ứng với yêu cầu công tác Chăm sóc - Giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay.

         7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành: 
- Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3226/ KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 
- Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 của tỉnh là: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh”, đồng thời thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của ngành: “quản lý tốt, dạy tốt, học tốt” .

- Thực hiện hiệu quả văn bản số 962/KH-SGS&ĐT ngày 13/5/2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 03/3/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1934-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

- Thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

-  Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”; Kế hoạch số 330/KH-BGDĐT ngày 13/5/2015 triển khai Đề án 404 của ngành. 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2025 sau khi Đề án cấp tỉnh được phê duyệt.
Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường: nghiêm túc thực hiện văn bản số 5956/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2010 về việc “chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục”; văn bản số 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc “tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục”; văn bản số 2058 /SGDĐT-KHTC ngày 8/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015 – 2016; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.
Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, hướng dẫn CSGDMN tư thục trên địa bàn trong việc chuẩn bị các điều kiện và thực hiện nhiệm vụ năm học; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, điều lệ, quy định về đạo đức nhà giáo…
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. Thực hiện báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến cấp học đảm bảo đúng thời gian quy định, chính xác về thông tin. 
- Thời gian nộp báo cáo, biểu mẫu, thống kê theo định kỳ năm học 2015 – 2016 như sau:

  - Báo cáo và thống kê đầu năm: trước ngày 25/9/2015

- Báo cáo và thống kê giữa học kỳ trước ngày: 20/12/2015

- Báo cáo và thống kê cuối năm học trước ngày  20/5/2016.
- Ngày 25 hàng tháng Ban giám hiệu nộp báo cáo về phòng giáo dục và lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

- Ngày 29 hàng tháng họp Hội đồng Nhà trường, đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng trước triển khai nhiệm vụ tháng sau.
Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, sưu tầm các tài liệu phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN.  

Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại nhóm, lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các lớp và đưa vào tiêu chí thi đua.
8.  Công tác cải cách hành chính 

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại nhà trường. Quan tâm lựa chọn cán bộ, sắp xếp và bố trí phòng đón tiếp công dân đến liên hệ công tác, làm việc tại đơn vị. Đối với cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ giao dịch, đón tiếp công dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian, thái độ, tinh thần trách nhiệm …trong thực thi công vụ và giải quyết công việc. Có thái độ hòa nhã, hướng dẫn tận tình, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực… Phòng đón tiếp công dân được sắp xếp ở vị trí phù hợp, có đủ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công việc.

Xác định rõ trách nhiệm để giải quyết nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và đem đến sự hài lòng cho người dân. Kịp thời báo cáo lên cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của nhà trường. Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội trong quá trình xử lý, giải quyết công việc có liên quan trực tiếp đến với người dân. 
       9. Phấn đấu các danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016.
a.   Danh hiệu tập thể:

- Trường đăng ký danh hiệu thi đua : Tập thể lao động xuất sắc

- Tổ Mẫu giáo Lớn - Nhà trẻ đăng ký danh hiệu:  Tổ lao động xuất sắc.

- Tổ Mẫu giáo Nhỡ -  Bé đăng ký danh hiệu: Tổ lao động xuất sắc.

- Chi bộ đăng ký danh hiệu:  Chi bé trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- Công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu : Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Chi đoàn thanh niên đăng ký danh hiệu:  Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.
b. Danh hiệu cá nhân:

-  CSTĐ cấp cơ sở     : 5/34 đ/c  = 14,7%
- CSTĐ cấp tỉnh       : 01/5 đ/c = 20%
-  Giáo viên giỏi cấp trường: 28/29 = 96,55%
- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 02/28 = 7,14%
-  Lao động tiên tiến :  34/34 đ/c  = 100% 

c. Đề nghị khen thưởng:

- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường.
- UBND thành phố tặng giấy khen cho 02 đ/c

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Lãnh đạo nhà trường: 

    BGH 03 đ/c  ( có bảng phân công trách nhiệm trong BGH )

II. Tổ nhóm chuyên môn: Toàn trường chia làm 2 tổ chuyên môn

  - Tổ chuyên môn khối 3 - 4 tuổi ; 4 - 5 tuổi và văn phòng.

  - Tổ chuyên môn khối nhóm trẻ và 5 - 6 tuổi

    - Các tổ hoạt động theo đúng quyền hạn chức năng của tổ theo Điều lệ trường mầm non

III. Các đoàn thể trong và ngoài nhà trường

- Chi bộ  trường mầm non Quang Trung là chi bộ hoạt động độc lập, có 23 đảng viên, chính thức 19 đ/c. 

- Tổ chức Công đoàn nhà trường có 34 đoàn viên công đoàn, họạt động có nề nếp, đúng theo qui định

- Đoàn viên thanh niên có 25 đ/c, luôn hoạt động tích cực các phong trào của nhà trường cũng như của Phường.. Chi đoàn nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Nhà trường tổ chức họp hội cha mẹ học sinh 2 kì/ năm. Lấy ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh bằng hình thức góp ý trực tiếp tại các cuộc họp 

IV. Kế hoạch hoạt động tháng ( phụ lục 4 )
D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

          Nhà trường kính đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ đối với giáo viên mầm non hợp đồng thành phố được hưởng lương theo trình độ đào tạo.     
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Tập thể trường Mầm non Quang Trung quyết tâm thực hiện đạt kết quả tốt./.

     Nơi nhận:                                                                   TM.NHÀ TRƯỜNG
 - Phòng GD&ĐT ( B/c);                                                      Hiệu trưởng

 - Hiệu phó ( T/h);
 - Lưu VP. 
                                                                                        Ngô Thị Lý

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM


Phụ lục 1: Tình hình cơ sở vật chất nhà trường

	Danh mục
	Có
	Cần đủ học 2b/ngày
	Thiếu
	Ghi chú

	* Phòng học và phòng chức năng
	
	
	
	

	- Phòng học
	12
	
	
	Có 03 lớp tận dụng phòng chức năng

	- Phòng học vi tính
	1
	
	
	

	- Phòng học bộ môn,
	
	
	
	

	- Phòng thiết bị, thí nghiệm
	
	
	
	

	- Phòng HT, HP
	2
	Đủ
	
	

	............................
	
	
	
	

	*. Bảng đen, tủ kệ:
	0
	
	
	

	- Bảng đen chống loá
	0
	
	
	

	- Tủ hồ sơ
	0
	
	
	

	- Tủ thư viện
	0
	
	01
	

	........................................
	
	
	
	

	* Bàn ghế
	
	
	
	

	- Bàn ghế HS 2 chỗ
	220 bàn 
440 ghế
	
	
	

	- Bàn ghế giáo viên
	6 bàn
12 ghế
	
	6 bàn
12 ghế
	

	..........................................
	
	
	
	

	* Máy vi tính, trang thiết bị: 
	09
	
	
	

	- Máy tính văn phòng
	04
	
	
	

	- Máy tính dạy học
	05
	
	
	

	..........................................
	
	
	
	


         Phòng GD & ĐT t.phố Uông bí                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
         Trường mầm non Quang Trung                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng phân công nhiệm vụ CB GV - NV

năm học 2015 - 2016

I. Khu trung tâm: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Chỉ tiêu được giao
	Khu làm việc
	Trình độ

	
	
	
	
	kỳ I
	kỳ II
	cả năm
	
	

	1
	Ngô Thị Lý
	Hiệu trưởng
	- Chỉ đạo chung toàn trường

- Tổ chức và quản lý mọi hoạt động của nhà trường
	
	
	
	Toàn trường
	§HMN

	2
	Nguyễn Thị Nga
	Hiệu phó
	Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cho từng bộ phận : CM khối Lớn + Nhà trẻ , phụ trách mảng Dinh dưỡng VSATTP toàn trường, phụ trách các nhóm lớp Tư thục, phụ trách Lớp khu 9, Văn nghệ toàn trường.
	
	
	
	Toàn trường
	§HMN

	3
	Phạm Thu Lệ
	Hiệu phó
	Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cho từng bộ phận : CM khối Nhỡ + Bé+ tổ văn phòng LĐVSMT, phụ trách toàn bộ mảng CSVC, văn nghệ toàn trường, khu Đồng Nối.
	
	
	
	Toàn trường
	§HMN

	4
	Vũ Thị Thanh Hà
	Tổ trưởng tổ 1, GVCN
	- Lớp 5A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội

- Tổ công đoàn
	37
	0
	37
	Khu trung tâm
	CĐMN

	5
	Trần Thị Nụ
	GVCN
	- Líp 5A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	CĐMN

	6
	Đoàn Thị Thu Hoa


	Tổ phú tổ 1, GVCN
	- Lớp 5A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá-xã hội


	  37
	    0
	37
	Khu trung tâm
	§HMN

	7
	Trần Thị Phượng
	GVCN
	- Líp 5A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	§HMN

	8
	Hoàng Thị Hương


	GVCN
	- Lớp 5A3
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	  37
	0
	37
	Khu trung tâm
	§HMN

	9
	Phạm Thị Thêm
	GVCN
	- Líp 5A3
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	TCMN

	10
	Trần Thị Kim Cúc
	Tổ trưởng tổ 2

GVCN
	- Líp 4A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội

- Tổ công đoàn
	45
	5
	50
	Khu Trung Tâm
	CĐMN

	11
	Phạm Thị Hảo
	GVCN
	- Líp 4A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	ĐHMN

	12
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	GVCN
	- Líp 4A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	ĐHMN

	13
	Ngô Thị Thanh Thủy
	GVCN
	- Líp 4A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	45
	5
	50
	Khu trung tâm


	ĐHMN

	14
	Phạm Thị Dung
	GVCN
	- Líp 4A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	      TCMN



	15
	Phạm Thị Huyền
	GVCN
	- Líp 4A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	TCMN

	16
	Hà Thị Hương
	GVCN
	- Lớp 3A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	45
	5
	50
	Khu trung tâm
	C§MN

	17
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	GVCN
	- Líp 3A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	TCMN

	18
	Đỗ Thị Phương
	GVCN
	- Líp 3A1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	§HMN

	19
	Hoàng Thị Hồng Hải
	GVCN
	- Líp 3A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	35
	5
	40
	Khu trung tâm
	§HMN

	20
	Lê Thanh Huyền
	GVCN
	- Líp 3A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	§HMN

	21
	Nguyễn Thu Hà
	GVCN
	- Líp 3A2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	C§MN

	22
	Nguyễn Thị Oanh


	GVCN
	- Lớp NTA1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	20
	5
	25
	Khu trung tâm
	§HMN

	23
	Trần Thị Hồng Duyên
	GVCN
	- Líp NTA1
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	CĐMN

	24
	Đinh Thị Liên
	GV
	Chịu trách nhiệm về nấu ăn và dinh dưỡng vệ sinh ATTP,

phô líp khi cần thiết
	
	
	
	Khu trung tâm
	HĐ Trường

TCMN

	25
	Đoàn Thị Huyền Trang
	NVKT
	- Kế toán nhà trường

- Tính khẩu phần ăn toàn trường

- Công việc văn phòng
	
	
	
	Khu trung tâm
	Thạc sĩ KT

	26
	Đinh Thị Vân
	Nhân viên
	Chịu trách nhiệm phụ nấu ăn 02 bữa chính, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường khu bếp một chiều, phụ lớp khi được phân công.
	
	
	
	Khu trung tâm
	HĐ trường

TCNA

	27
	Nguyễn Thị Như Hoa
	Nhân viên
	- Y tế nhà trường

- Công việc văn phòng

- Phụ lớp khi được phân công
	
	
	
	Khu trung tâm
	TC điều dưỡng

	28 
	Nguyễn Thị Phương
	NV
	Chịu trách nhiệm phụ nấu ăn 02 bữa chính, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP, vệ sinh bát thìa các lớp sau khi ăn , phụ lớp khi được phân công.
	
	
	
	Khu trung tâm
	HĐ trường



	29
	Trần Thị Hằng
	GV
	Chịu trách nhiệm phụ nấu ăn 02 bữa chính, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP, vệ sinh bát thìa các lớp sau khi ăn , phụ lớp khi được phân công.
	
	
	
	
	


II. Khu Đồng Nối:  

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Chỉ tiêu được giao
	Khu làm việc
	Trình độ

	
	
	
	
	kỳ I
	kỳ II
	cả năm
	
	

	1
	Nguyễn Thị Huệ


	GVCN
	- Lớp 5A5
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	36
	0
	36
	Khu Đồng nối
	§HMN

	2
	Đỗ Thị Nhũn


	GVCN
	- Lớp 5A5
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	§HMN

	3
	Ngô Thị Uông
	GVCN
	- Lớp NTA2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	20
	5
	25
	Khu Đồng Nối
	TCMN

	4
	Đào Thị Hoa
	GVCN
	- Líp NTA2
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	§HMN

	5
	Nguyễn Thị Miến


	Nhân viên
	Nấu ăn, chịu trách nhiệm vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường .
	
	
	
	Khu Đồng Nối
	HĐ Trường




IV. Khu 9:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Chỉ tiêu được giao
	Khu làm việc
	Trình độ

	
	
	
	
	kỳ I
	kỳ II
	cả năm
	
	

	1
	Dương Thị Kim Cúc
	GVCN


	- Líp 5A4
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	36
	0
	36
	Khu Viện kiểm sát
	§HMN

	2
	Nguyễn Thị Thu An
	GVCN
	- Lớp 5A4
- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	§HMN

	3
	Vũ Thị Thu


	GV CN
	- Lớp 3A3

- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	35
	5
	40
	Khu Viện kiểm sát
	ĐHMN

	4
	Trần Thị Huyền
	GVCN
	- Lớp 3A3

- Thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ, tham gia các hoạt động đoàn thể văn hoá- xã hội
	
	
	
	
	TCMN

	5
	Nguyễn Thị Vinh
	NV
	Chịu trách nhiệm về nấu ăn và dinh dưỡng vệ sinh ATTP,


	
	
	
	Khu Viện kiểm sát
	HĐ Trường

TCMN


               Chủ Tịch CĐ                                                                                                                        Hiệu trưởng

                    Nguyễn Thị Nga                                                                                                                    Ngô Thị Lý

Phụ lục 3: Danh sách cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Dạy môn, lớp
	GVDG cấp trường
	GVDG cấp T. phố
	GVDG cấp Tỉnh
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ Tỉnh
	Khen thưởng
	Danh hiệu thi đua 2014-2015

	1
	Ngô Thị Lý
	Hiệu trưởng
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	CSTĐ CS

	2
	Phạm Thu Lệ
	Hiệu phó
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	CSTĐ CS

	3
	Nguyễn Thị Nga
	Hiệu phó
	
	
	
	
	x
	x
	
	……………
	CSTĐ CS

	4
	Trần Thị Kim Cúc
	Giáo viên
	4-5 tuổi
	X
	x
	
	X
	X
	
	
	LĐTT

	5
	Đoàn T. Thu Hoa
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	6
	Đỗ Thị Phương
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	7
	Hoàng Thị Hồng Hải 
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	8
	Vũ Thị Thanh Hà
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	x
	X
	x
	
	
	CSTĐ CS

	9
	Trần Thị Nụ
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	x
	X
	
	
	
	LĐTT

	10
	Trần T. Hồng Duyên
	Giáo viên
	24-36th
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	11
	NguyÔn T.Thu HuyÒn
	Giáo viên
	4-5 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	12
	Hà Thị Hương
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	GK thành phố
	LĐTT

	13
	Ngô Thị Uông
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	14
	Trần Thị Hằng
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	15
	Nguyễn Thị Thu An
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	16
	Vũ Thị Thu
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	17
	Dương Thị Kim Cúc
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	18
	Phạm Thị Huyền
	Giáo viên
	4-5 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	24-36th
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	20
	Nguyễn T. Như Hoa
	Y tế
	
	X
	
	
	X
	
	
	GK thành phố
	LĐTT

	21
	Đoàn T. Huyền Trang
	Kế toán
	
	X
	
	
	X
	
	
	GK thành phố
	LĐTT

	22
	Đỗ Thị Nhũn
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	23
	Hoàng Thị Hương
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	24
	Phạm Thị Dung
	Giáo viên
	4-5 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	25
	Ngô Thị Thanh Thuỷ
	Giáo viên
	4-5 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	26
	Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	27
	Hoàng T. Như Quỳnh
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	28
	Trần Thị Phượng
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	29
	Trần Thị Huyền
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	30
	Lê Thanh Huyền
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	31
	Phạm Thị Thêm
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	32
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	5-6 tuổi
	X
	x
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	33
	Đào Thị Hoa
	Giáo viên
	3-4 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	LĐTT

	34
	Phạm Thị Hảo
	Giáo viên
	4-5 tuổi
	X
	
	
	X
	
	
	
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG ( Phụ lục 4 )
	Tháng

8/2015
	Công việc
	Ghi chú

	
	Tựu trường, tiếp tục tuyên truyền vận động trẻ ra lớp
	

	
	Thực hiện phân công nhiệm vụ cho giáo viên và bố trí trẻ tại các nhóm, lớp
	

	
	- Tổ chức rèn nền nếp cho trẻ khi tham gia các hoạt động

- Chuẩn bị cơ sở vật chất khai giảng năm học mới
	

	9/2015
	Khai giảng năm học 2015 - 2016
	

	
	Tổ chức họp phụ huynh, thống nhất các khoản thu 
	

	
	Thực hiện tốt công tác PCGDMN và XMC
	

	
	Phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ cho trẻ lần I
	

	
	Thực hiện chương trình đúng độ tuổi theo qui định
	

	
	Tiếp tục thực hiện ATTP, ATTT tạo môi trường giáo dục, thực hiện ATGT
	

	
	Tổ chức tết trung thu cho trẻ
	

	10/2015
	Tiếp tục duy trì sĩ số  trẻ, đảm bảo tỷ lệ ngành giao
	

	
	Tiếp tục thực hiện chương trình CSGD trẻ cac độ tuổi
	

	
	-Thực hiện kiểm tra toàn diện CBGV

- Thực hiện khảo sát, đánh giá học sinh đầu năm
	

	
	Thực hiện chuyên đề phòng GD&ĐT 
	

	
	Tổ chức HNCBVC-LĐ
	

	11/2015
	Tổ chức hội giảng, văn nghệ chào mừng 20/11
	

	
	Kiểm tra trang trí nhóm lớp, công tác quản lý sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi nhóm lớp.....
	

	
	Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường
	

	
	Phối hợp công đoàn tổ chức toạ đàm 20/11
	

	
	Tổ chức mở chuyên đề trường
	

	12/2015
	Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV
	

	
	Tổ chức mở chuyên đề tổ
	

	
	Thực hiện các nội dung chào mừng 22/12 TLQĐNDVN
	

	
	Phối hợp trạm y tế cân đo cho trẻ đợt II
	

	
	Kiểm kê tài sản cuối năm các nhóm lớp
	

	01/2016
	Tiếp tục thực hiện chương trình nhóm lớp theo qui định
	

	
	Tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch tại các điểm trường, thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh, trong và ngoài lớp học
	

	
	Chỉ đạo PHT, TT khối phối hợp tổ chức các hoạt động mừng xuân.
	

	
	Tổ chức sơ kết học kì I
	

	
	Tổ chức lễ hội mừng xuân - Nghỉ tết Nguyên đán
	

	02/2016
	Tiếp tục chỉ đạo các khối thực hiện đúng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo qui định
	

	
	Tiếp tục huy động trẻ ra lớp sau nghỉ tết nguyên đán 2016
	

	
	-. Quán triệt việc thực hiện tốt NĐ số 36 và QĐ số 95/2009QĐ về quản lý, sử dụng pháo nổ....ATTP, ATGT...
	

	
	- Triển khai kế hoạch nghỉ tế từ  03/2 - 18/2/20.
	

	
	- Họp mặt đầu xuân và phát động toàn trường trồng cây xanh.
	

	
	- Tham gia chúc mừng ngày thầy thuôc 27/2
	

	03/2016
	- Chỉ đạo toàn trường thực hiện đúng các hoạt động nhóm lớp  theo qui định.
	

	
	- Phối hợp công đoàn  phát động phong trào thi đua lấy thành tích chào mừng 8/3 và tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ.
	

	
	- Tổ chức cân đo, khám sức khoẻ đợt 2, cho trẻ. 
	

	
	- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đánh giá, các danh hiệu thi đua nhà trường
	

	4/2016
	Tiếp tục thực hiện đúng chương trình, hoàn thiện các hồ sơ sổ sách CB kiểm tra thi đua
	

	
	Chỉ đạo PHT, TT khối phối hợp tổ trưởng phát động các hoạt động chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày 1/5 quốc tế lao động.
	

	
	Triển khai đánh giá trẻ MG cuối năm, Đánh giá bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi  (5 lớp lớn)
	

	
	Đánh giá việc thực hiện phòng chống thương tích trong trường MN.
- Nghỉ lễ 30/4 & 1/5 
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua của trường và cá nhân
	

	5/2015
	- Phối hợp các tổ chức trong nhà trường CB tổng kết năm học
- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi

 
- Tham gia họp ban đại diện. Triển khai họp phụ huynh theo lớp.
	

	
	Chỉ đạo các khu tập văn nghệ, nói chuyện về Bác, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 tại các khu của mình
	

	
	- Đánh giá công chức, Phân loại giáo viên. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp.
	

	
	Đ¸nh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực.Tr­êng học an toàn.
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